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Tóm tắt: Sử dụng số liệu của cuộc Điều tra về tình dục và sức
khỏe sinh sản của thanh thiếu niên Hà Nội năm 2006, bài viết
phân tích thái độ của thanh thiếu niên về quan hệ tình dục trưíc
hôn nhân và các yếu tố tác động đến thái độ này. Kết quả cho
thấy thanh thiếu niên Hà Nội nhìn chung không ủng hộ quan hệ
tình dục trưíc hôn nhân, nhưng họ có cái nhìn cởi mở hơn so với
các quan điểm truyền thống. Tỷ lệ ủng hộ quan hệ tình dục trưíc
hôn nhân tăng lên trong trưêng hợp có sử dụng biện pháp tránh
thai. Việc chấp nhận quan hệ tình dục trưíc hôn nhân ở thanh
thiếu niên chịu ảnh hưëng mạnh bởi yếu tố giới tính và việc họ
đã có quan hệ tình dục. Nỗi lo ngại cha mẹ tức giận làm giảm
mức độ đồng tình với quan hệ tình dục trưíc hôn nhân của thanh
thiếu niên. Trong khi đó, các yếu tố tiếp cận với tài liệu khiêu
dâm, có phần lớn bạn thân đã quan hệ tình dục và cảm giác bị
hấp dẫn bởi ngưêi khác giới làm tăng khả năng chấp nhận hành
vi này.

Từ khóa: Thanh thiếu niên; Quan hệ tình dục; Quan hệ tình
dục trưíc hôn nhân.

1. Đặt vấn đề

Việc tìm hiểu thái độ của thanh thiếu niên ngày nay về quan hệ tình
dục trưíc hôn nhân có vai trò rất quan trọng trong việc định hưíng cho
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cá nhân. Vì tình dục là phần không thể thiếu trong trải nghiệm của con
ngưêi, một hiện tưîng phức tạp với những khía cạnh thể chất, tình cảm,
xã hội và tâm linh. Trong khi mang đậm tính cá nhân, tình dục lại xảy ra
trong các bối cảnh xã hội, kinh tế, văn hóa, chính trị và tôn giáo cụ thể -
những yếu tố quy định một cách sâu sắc khả năng và trải nghiệm tình dục
của cá nhân (Susan Wood, 2007). ở nưíc ta, ảnh hưëng của Nho giáo hàng
nghìn năm khiến cho quan niệm về tình dục trưíc hôn nhân trở nên khắt
khe hơn, đặc biệt với phụ nữ. Quan hệ tình dục (QHTD) trưíc hôn nhân
từng là một điều cấm kỵ và hình phạt dành cho ngưêi vi phạm chuẩn mực
này rất nặng nề. 

Quá trình toàn cầu hóa cùng với ảnh hưëng của văn hóa phư¬ng Tây
đã hình thành những quan niệm mới và dưêng như cái nhìn của xã hội về
QHTD trưíc hôn nhân cũng trở nên cởi mở hơn. Môi trưêng xã hội hiện
đại và các phư¬ng tiện truyền thông đại chúng khuyến khích sự thử
nghiệm tình dục khiến cho việc giữ ®ưîc trinh tiết đến khi cưíi trở nên
khó khăn hơn (Ngô Đức Anh, 2009). Những biểu hiện tình dục công khai
của vị thành niên và thanh niên (VTN và TN) rõ ràng là khác biệt với sự
kiềm chế tình dục trưíc hôn nhân và quan niệm trinh tiết vẫn đang ®ưîc
nhấn mạnh trong các văn bản chính thức và qua các phư¬ng tiện thông tin
đại chúng. Thậm chí, có quan điểm cho rằng “tình dục đang có xu hưíng
tách khỏi hôn nhân thành một thực thể độc lập” (Khuất Thu Hồng, 2009).
Có sự lo ngại ngày càng tăng xung quanh vấn đề tình dục của giới trẻ Việt
Nam ®ư¬ng đại (Gammeltolf, 2006).

Các nghiên cứu về tình dục ở Việt Nam cho đến nay chủ yếu tập trung
vào thực trạng và hậu quả của QHTD, chẳng hạn như về thực trạng QHTD
(Gammetoft, 2006; Ghuman, Vũ Mạnh Lợi, Vũ Tuấn Huy và Knodel,
2005; Mensch, Clark và Đặng Nguyên Anh, 2002), nạo phá thai
(Gameltoft và Nguyễn Minh Thắng, 1999; Khuất Thu Hồng và Belanger,
1996), mãi – mại dâm (Khuất Thu Hồng và cộng sự, 1997; Population
Council, 1997). Một số nghiên cứu đã tìm hiểu quan điểm của VTN và TN
vÒ QHTD trưíc hôn nhân. Các nghiên cứu đều chỉ ra rằng so với các thế
hệ trưíc, giới trẻ hiện nay cởi mở hơn với QHTD trưíc hôn nhân. Họ hiểu
biết khá sớm về các vấn đề giới tính, tình dục và những chuyện liên quan
đến tình dục không còn là một “lãnh địa cấm” mà ®ưîc nói đến công khai,
rộng rãi ở nhiều nơi (Khuất Thu Hồng, 2009; Khuất Thu Hồng, 1998). Tuy
nhiên, các nghiên cứu này thưêng diễn ra trên phạm vi nhỏ hoặc là nghiên
cứu định tính.

Điều tra quốc gia về VTN và TN Việt Nam (SAVY) (Bộ Y tế, 2005) là
cuộc điều tra quy mô và toàn diện nhất từ trưíc đến nay về đối tưîng thanh
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thiếu niên với 7584 thanh thiếu niên ®ưîc phỏng vấn. Cuộc điều tra đã tìm
hiểu về thực trạng QHTD trưíc hôn nhân (độ tuổi QHTD lần đầu, nơi
QHTD lần đầu, đối tưîng quan hệ, v.v..), còng như quan điểm của thanh
thiếu niên về vấn đề này trong một số điều kiện, hoàn cảnh nhất định. Kết
quả nghiên cứu cho thấy nhìn chung thanh thiếu niên không ủng hộ
QHTD trưíc hôn nhân. Tỷ lệ đồng tình của nam cao hơn nữ và tăng theo
độ tuổi.

Cuộc điều tra về tình dục và sức khỏe sinh sản của VTN và TN Hà Nội
năm 2006 cũng là cuộc điều tra có quy mô lớn tập trung ở địa bàn Hà Nội.
Nghiên cứu này phân tích số liệu của điều tra này với dung lưîng mẫu là
6363 thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15-24, ®ưîc tiến hành tại 7 quận:
Cầu Giấy, Đống Đa, Ba Đình, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng,
Hoàng Mai và 5 huyện: Sóc Sơn, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm và Từ
Liêm. Thông tin ®ưîc thu thập bằng phư¬ng pháp phỏng vấn trực tiếp
bằng bảng hỏi và ngưêi trả lời tự điền những nội dung nhạy cảm liên quan
đến tình dục. Vì thái độ đối với QHTD trưíc hôn nhân có thể rất khác biệt
giữa ngưêi đã kết hôn và độc thân, nghiên cứu này chỉ tiến hành phân tích
trên 6204 VTN và TN chưa kết hôn (97,5%).

Nội dung chính của bài viết tập trung tìm hiểu thái độ của VTN và TN
Hà Nội đối với QHTD trưíc hôn nhân và các yếu tố tác động đến thái độ
chấp nhận hành vi này. 

2. Thái độ về quan hệ tình dục trưíc hôn nhân

2.1. Tỷ lệ chấp nhận quan hệ tình dục trưíc hôn nhân

Thái độ của thanh thiếu niên Hà Nội đối với QHTD trưíc hôn nhân
®ưîc nghiên cứu thông qua ý kiến của họ trưíc ba trưêng hợp giả định cụ
thể gồm: “Phụ nữ và nam giới nên QHTD trưíc khi đính hôn để xem có
hợp nhau không”; “Nếu có cơ hội, hầu hết những ngưêi chưa kết hôn ở độ
tuổi tôi sẽ không từ chối QHTD” và “Phụ nữ và nam giới có thể QHTD
trưíc khi kết hôn nếu họ sử dụng các biện pháp tránh thai”. 

Kết quả điều tra VTN và TN Hà Nội cho thấy nhìn chung, thanh thiếu
niên không chấp nhận QHTD trưíc hôn nhân: trong ba trưêng hợp QHTD
®ưîc nêu ra, không có một ý kiến nào ®ưîc quá 50% số ngưêi ®ưîc hái
ủng hộ. Hơn 50% thanh thiếu niên ®ưîc hái vẫn đề cao chuẩn mực “không
QHTD trưíc hôn nhân”, họ không chấp nhận QHTD trong bất cứ một tình
huống nào ®ưîc nêu ra. Tùy theo hoàn cảnh cụ thể, mức độ ủng hộ QHTD
trưíc hôn nhân có sự thay đổi đáng kể.

ý kiến “phụ nữ và nam giới nên QHTD trưíc khi đính hôn để xem có
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hợp nhau không” bị phản đối nhiều nhất với 72,3%. Điều này cho thấy
VTN và TN không coi QHTD là một “phép thử” để tiến tới hôn nhân. ở
nưíc ta, kết hôn là sự kiện trọng đại không chỉ của cá nhân mà của gia
đình, dòng họ và phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tiêu chuẩn chọn bạn đời
thưêng dựa vào các đặc điểm tính cách, đạo đức, công việc, gia đình hoặc
ngoại hình. Theo thời gian, vai trò và tầm quan trọng của các yếu tố này
có sự thay đổi nhưng yếu tố “hòa hợp về QHTD” chưa ®ưîc coi là một
tiêu chuẩn để kết hôn. Như vậy, quan niệm về hôn nhân đã tồn tại hàng
ngàn năm ở nưíc ta vẫn còn ảnh hưëng rất lớn đến quan niệm lựa chọn
bạn đời của VTN và TN Hà Nội. Tuy nhiên, tỷ lệ 7,6% VTN và TN ®ưîc
điều tra ủng hộ quan điểm này cho thấy VTN và TN bưíc đầu đã quan tâm
đến sự hòa hợp giữa vợ chồng trong đời sống tình dục (Biểu 1). 

Nam giới dưêng như coi trọng việc hòa hợp giữa vợ chồng trong QHTD
hơn so với nữ: có 11,6%, nam đồng tình với ý kiến này, cao gấp 3 lần so
với nữ (3,6%). Điều này có thể do ảnh hưëng từ quan niệm phổ biến ở nưíc
ta cho rằng nam giới có nhu cầu cao hơn, còn phụ nữ có thể sống mà không
có tình dục, vì tình dục đối với phụ nữ chỉ là sinh đẻ. Vì vậy, nam giới dễ
thừa nhận nhu cầu tình dục hơn phụ nữ. Nghiên cứu của Khuất Thu Hồng
cũng cho thấy tình dục vì khoái cảm đang chứng tỏ chỗ đứng trong đời
sống của những ngưêi thuộc nhóm tuổi 15-24 (Khuất Thu Hồng, 2009). 

Tỷ lệ VTN và TN đồng ý với ý kiến “Nếu có cơ hội, hầu hết những
ngưêi chưa kết hôn ở tuổi tôi sẽ không từ chối QHTD” chiếm 19,5% số

Biểu 1. Thái độ trưíc ý kiến “nên QHTD trưíc khi đính hôn 
để xem có hợp không” (%)
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ngưêi ®ưîc hỏi. Cơ hội ở đây có thể là thời gian, địa điểm hoặc bạn tình
cho phép nhưng không ràng buộc yếu tố QHTD an toàn, hay gắn với tình
yêu hoặc hôn nhân. Điều này đồng nghĩa với việc có một bộ phận thanh
thiếu niên có thể chấp nhận QHTD trưíc hôn nhân bất chấp những hậu
quả có thể xảy ra, hoặc họ chưa lưêng hết những rủi ro. Số liệu này phần
nào lý giải cho hiện tưîng mang thai trưíc hôn nhân ở một số không nhỏ
VTN và TN hiện nay. 

Có sự khác biệt khá lớn giữa tỷ lệ đồng ý của nam và nữ về QHTD
trưíc hôn nhân khi có cơ hội: có 29,6% nam so với 9,3% nữ. Phải chăng
điều này là do nam giới ít phải gánh chịu các hệ quả của QHTD trưíc hôn
nhân hơn so với nữ và dư luận thưêng dễ đồng tình với hành vi này ở nam
hơn nữ? VTN và TN ở nhóm tuổi 22-24 dễ chấp nhận ý kiến về QHTD
trưíc hôn nhân khi có cơ hội hơn so với những nhóm ít tuổi hơn, tỷ lệ đồng
tình là 25,2% so với 19,8% ở nhóm tuổi 18-21 và 13,6% ở nhóm tuổi 15-
17. Đáng chú ý là nam VTN và TN chấp nhận QHTD trưíc hôn nhân có
sử dụng biện pháp tránh thai cao gấp đôi nữ: 43,9% so với 19,7%. Đồng
thời, độ tuổi của VTN và TN càng lớn thì tỷ lệ đồng ý càng cao với ý kiến
vÒ QHTD trưíc hôn nhân có sử dụng biện pháp tránh thai nhưng mức
chênh lệch giữa các nhóm tuổi không quá khác biệt. Tỷ lệ ủng hộ quan
điểm này ở các nhóm tuổi 22-24; 18-21 và 15-17 lần lưît là 35,8%; 31,8%
và 28,2% (Bảng 1). 

Bảng 1. Thái độ của VTN và TN vÒ QHTD trưíc hôn nhân khi có cơ hội và khi

sử dụng các biện pháp tránh thai theo giới tính và độ tuổi (%)
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Như vậy, tỷ lệ VTN và TN chấp nhận QHTD trưíc hôn nhân tăng lên
khi yếu tố QHTD an toàn ®ưîc đảm bảo. ý kiến “Phụ nữ và nam giới có
thể QHTD trưíc khi kết hôn nếu họ sử dụng các biện pháp tránh thai” có
tỷ lệ đồng tình cao nhất trong số 3 ý kiến về QHTD trưíc hôn nhân
(31,9%).  Điều này cho thấy QHTD trưíc hôn nhân không chỉ ®ưîc xem
xét về khía cạnh đạo đức, chuẩn mực xã hội mà còn ®ưîc nhìn nhận ở góc
độ hậu quả xã hội, cá nhân và mức độ an toàn của hành vi. Tuy cởi mở hơn
với QHTD trưíc hôn nhân nhưng VTN và TN Hà Nội cũng phần nào ý
thức ®ưîc những hậu quả ngoài ý muốn nếu QHTD không an toàn. 

Dựa trên việc phân tích thái độ của VTN và TN đối với QHTD trưíc
hôn nhân trong ba tình huống nêu trên, có thể thấy thanh thiếu niên Hà
Nội có cái nhìn khá nghiêm túc về tình dục. Chuẩn mực không QHTD
trưíc hôn nhân vẫn còn ý nghĩa kiểm soát nhất định đối với VTN và TN
Hà Nội. Tỷ lệ VTN và TN ủng hộ QHTD trưíc hôn nhân không cao nhưng
có xu hưíng cởi mở hơn, đặc biệt là khi đảm bảo QHTD an toàn. Điều này
chứng tỏ VTN và TN đã dần vưît ra khỏi chuẩn mực truyền thống không
QHTD trưíc hôn nhân, nhất là đối với phụ nữ. Nói cách khác, chuẩn mực
không QHTD trưíc hôn nhân dù vẫn ®ưîc tôn trọng nhưng không còn ý
nghĩa tuyệt đối như trưíc.

3. Các yếu tố tác động đến thái độ chấp nhận quan hệ tình dục trưíc
hôn nhân 

Kết quả phân tích ở trên cho thấy thái độ của VTN và TN Hà Nội với
QHTD trưíc hôn nhân đang dần cởi mở hơn. Vì vậy, làm rõ các yếu tố tác
động đến thái độ của thanh thiếu niên với QHTD trưíc hôn nhân có vai
trò quan trọng trong việc định hưíng các hình thức can thiệp, chăm sóc
sức khỏe sinh s¶n/t×nh dục. Bài viết sử dụng mô hình đa biến bằng phư¬ng
trình hồi quy phi tuyến tính logistic nhằm kiểm nghiệm các yếu tố thực sự
ảnh hưëng đến thái độ chấp nhận QHTD trưíc hôn nhân của thanh thiếu
niên. Tuy nhiên, phân tích tư¬ng quan hai biến, ba biến ®ưîc tiến hành
trưíc để xác định những yếu tố có thể ảnh hưëng đến biến phụ thuộc.

Các biến độc lập ®ưîc sử dụng để phân tích bao gồm: các yếu tố thuộc
về đặc điểm nhân khẩu học của VTN và TN (độ tuổi; học vấn; giới tính;
có QHTD hay chưa), mối quan hệ với gia đình (mức độ gần gũi với
cha/mẹ; trao đổi với cha/mẹ về vấn đề tình dục; cách trả lời của cha/mẹ
khi con hỏi về các vấn đề tình dục; nỗi lo sợ cha mẹ tức giận); tiếp cận với
truyền thông đại chúng (sử dụng Internet; xem phim/sách báo khiêu dâm),
nhóm bạn (QHTD để hòa nhập với bạn bè, phần lớn bạn thân đã có
QHTD); và yếu tố bạn khác phái (đã từng hẹn hò với bạn khác phái; bị hấp
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dẫn bởi ngưêi khác phái).

Biến phụ thuộc là có đồng ý với một trong ba ý kiến về QHTD trưíc
hôn nhân của VTN và TN Hà Nội (mã 1= có, 0 = không).

Đặc điểm nhân khẩu học

Kết quả phân tích hai biến cho thấy các đặc điểm nhân khẩu học có ảnh
hưëng đến thái độ của VTN và TN với QHTD trưíc hôn nhân. Nam VTN
và TN dễ chấp nhận QHTD trưíc hôn nhân hơn so với nữ, tỷ lệ tư¬ng ứng
là 56,7% và 26,6%. Nhóm tuổi 15-17 ít đồng tình với QHTD trưíc hôn
nhân hơn nhóm tuổi 18-21 và 22-24, cụ thể 36,7% so với 41,8% và 46,9%.
Tuy nhiên, khi phân tích ba biến, yếu tố độ tuổi chỉ ảnh hưëng tới nhóm
nam với tỷ lệ tăng dần theo 3 nhóm tuổi từ thấp đến cao lần lưît là 47,4%;
57,6% và 64%. 

Có 44,1% VTN và TN có trình độ học vấn trên phổ thông trung học
ủng hộ QHTD trưíc hôn nhân, cao hơn so với nhóm có trình độ phổ thông
trung học và dưíi phổ thông trung học (42,5% và 39,8%). Tuy nhiên, mối
quan hệ giữa trình độ học vấn với thái độ chấp nhận QHTD trưíc hôn nhân
không có ý nghĩa về mặt thống kê, tư¬ng tự với kết quả phân tích sâu điều
tra SAVY (Ministry of Health, 2006).

Phân tích mối quan hệ giữa việc đã có QHTD và thái độ của thanh thiếu
niên với QHTD trưíc hôn nhân cho thấy những VTN và TN đã có QHTD
thưêng dễ chấp nhận hành vi này hơn. Có 84,2% VTN và TN đã có QHTD
ủng hộ tình dục trưíc hôn nhân trong khi tỷ lệ này ở nhóm còn lại là
39,8%. Đáng chú ý là có 15,8% thanh thiếu niên đã có QHTD không đồng
tình với QHTD trưíc hôn nhân. Phải chăng có một bộ phận VTN và TN
đã nghĩ lại vµ/hoÆc cảm thấy ân hận sau khi có QHTD trưíc hôn nhân nên
họ không chấp nhận hành vi này?

Quan hệ với gia đình

Mối quan hệ với gia đình ®ưîc thể hiện qua mức độ gần gũi với
cha/mẹ, mức độ trao đổi với cha/mẹ các vấn đề liên quan đến tình dục và
nỗi lo sợ nếu cha mẹ biết họ có QHTD trưíc hôn nhân

Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ đồng tình với QHTD trưíc hôn nhân
của các nhóm VTN và TN có mức độ gần gũi khác nhau với ngưêi cha
không chênh lệch đáng kể. Ngưîc lại, việc gần gũi với mẹ có tác dụng tích
cực trong việc ngăn ngừa thanh thiếu niên chấp nhận QHTD trưíc hôn
nhân. Tỷ lệ VTN và TN rất gần gũi với mẹ chấp nhận QHTD trưíc hôn
nhân thấp hơn nhóm tư¬ng đối gần gũi và kh«ng/Ýt gần gũi với mẹ. Có thể
khi VTN và TN gần gũi với mẹ, ngưêi mẹ có nhiều cơ hội để trao đổi, chia
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sẻ những giá trị, chuẩn mực gia đình cho họ, trong đó có chuẩn mực
“không QHTD trưíc hôn nhân”. 

Dù ngày càng có nhiều bằng chứng khoa học chứng minh rằng giáo
dục tình dục không làm tăng hoạt động QHTD trong thanh thiếu niên,
nhưng không ít gia đình vẫn lo lắng rằng hoạt động này có thể khuyến
khích họ thử nghiệm tình dục (Anna Runeborg, 2004; Population Council,
1998). Vì vậy, mức độ thanh thiếu niên trao đổi với các thành viên trong
gia đình về chủ đề này không cao. Kết quả điều tra thanh niên Hà Nội cho
thấy có 22,1% số VTN và TN ®ưîc hỏi có trao đổi với mẹ và 8,5% trao
đổi với cha các vấn đề liên quan đến tình dục. Việc ngưêi mẹ hạn chế trao
đổi các vấn đề tình dục với thanh thiếu niên vì sợ “vẽ ®ưêng cho hư¬u
chạy” dưêng như không có tác dụng trong việc ngăn ngừa họ chấp nhận
QHTD trưíc hôn nhân. Có 43,7% VTN và TN không trao đổi với mẹ các
vấn đề tình dục có thể chấp nhận QHTD trưíc hôn nhân trong khi tỷ lệ ở
nhóm có trao đổi với mẹ là 34,7%. Ngưîc lại, VTN và TN có trao đổi với
cha các vấn đề tình dục lại có xu hưíng ủng hộ QHTD trưíc hôn nhân cao
hơn nhóm còn lại: 52,4% so với 40,7%. Dưêng như nội dung trao đổi giữa
thanh thiếu niên với cha và mẹ về tình dục có sự khác biệt. Tuy nhiên,
những thông tin thu ®ưîc từ nghiên cứu này chưa cho phép lý giải điều đó.  

Phân tích tư¬ng quan giữa nỗi lo sợ “bố mẹ sẽ rất tức giận nếu tôi có
QHTD trưíc khi kết hôn” với việc đồng ý QHTD trưíc hôn nhân cho thấy
nhóm thanh thiếu niên lo sợ bố mẹ tức giận ít chấp nhận QHTD trưíc hôn
nhân hơn so với nhóm còn lại (62,4% so với 37,2%). Số liệu này cho thấy
sự nghiêm khắc của cha mẹ tỷ lệ thuận với khả năng trì hoãn QHTD trưíc
hôn nhân ở VTN và TN. Tuy nhiên, khi phân tích ba biến, sự kiểm soát
này chỉ có ý nghĩa đối với nhóm nam giới với tỷ lệ đồng tình với QHTD
trưíc hôn nhân trong nhóm lo sợ và không sợ cha mẹ buồn lần lưît là
72,7% và 53,6%.

Nhóm bạn

Nhóm bạn có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hình thành quan
niệm của thanh thiếu niên. Để khảo sát tác động của nhóm bạn đến thái
độ chấp nhận QHTD trưíc hôn nhân của VTN và TN, chúng tôi tìm hiểu
mối quan hệ giữa việc chấp nhận một trong ba tình huống QHTD trưíc
hôn nhân ®ưîc nêu ra với hai khía cạnh: (i) phần lớn bạn thân đã có QHTD;
(ii) QHTD trưíc hôn nhân để hòa nhập và chứng tỏ mình với bạn bè. 

Trong những VTN và TN có phần lớn bạn thân đã QHTD, 63,1% có thể
chấp nhận hiện tưîng này, cao gần gấp đôi nhóm không có bạn thân đã
QHTD (38,6%). Dưêng như khi phần lớn bạn thân đã QHTD, hành vi này
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đối với họ trở nên ít vi phạm chuẩn mực hơn và dễ chấp nhận hơn. Điều
này đúng với cả nhóm nam và nữ thanh thiếu niên.

ảnh hưëng của nhóm bạn còn thể hiện ở việc một số VTN và TN cảm
thấy cần phải QHTD trưíc hôn nhân để hòa nhập hoặc chứng tỏ với bạn
bè. Những ngưêi phải chịu áp lực này có xu hưíng chấp nhận QHTD trưíc
hôn nhân cao hơn nhóm còn lại, tỷ lệ tư¬ng ứng là 66,7% và 41,1%. Phải
chăng, có QHTD trưíc hôn nhân đang trở thành một chuẩn mực mới trong
một nhóm thanh thiếu niên?

Đáng chú ý là mức chênh lệch giữa tỷ lệ VTN và TN chấp nhận QHTD
trưíc hôn nhân ở những thanh thiếu niên cần và không cần QHTD trưíc
hôn nhân để chứng tỏ mình ở nhóm nữ cao hơn nam. Tỷ lệ nữ cần chứng
tỏ mình có thể chấp nhận QHTD trưíc hôn nhân cao gấp đôi nhóm còn
lại, tỷ lệ tư¬ng ứng là 52% và 26,4% (chênh 25,6 điểm %). Trong khi đó,
nhóm nam cần chứng tỏ mình với bạn bè chấp thuận QHTD trưíc hôn
nhân đạt 69,3%, cao hơn so với nhóm không cần chứng tỏ mình 13,1%.
Tuy nhiên, dữ liệu không cho phép nghiên cứu giải thích sâu vấn đề này.

Bạn khác phái

Kết quả khảo sát cho thấy một tỷ lệ rất lớn VTN và TN Hà Nội đã từng
cảm thấy hấp dẫn và muốn gần gũi về mặt thể xác với ngưêi khác giới
(73,9%). Điều này cũng phù hợp với sự phát triển tính dục và ham muốn
giới tính ở lứa tuổi này. Nhóm thanh thiếu niên này thưêng dễ đồng ý với
mét trong ba trưêng hợp QHTD trưíc hôn nhân ®ưîc nêu ra hơn so với
những ngưêi chưa có cảm giác này: 47,6% so với 27,6%. Kết quả này
đúng với cả nhóm nam và nữ nhưng mức chênh lệch giữa tỷ lệ đồng tình
với QHTD trưíc hôn nhân ở nhóm nam đã từng và chưa bị hấp dẫn bởi
bạn khác giới cao hơn so với tỷ lệ này ở nhóm nữ (19,7% so với 9,8%). 

Việc VTN và TN đã từng hẹn hò với bạn khác giới tỷ lệ thuận với mức
độ đồng tình với quan hệ tình QHTD trưíc hôn nhân. Có 47,2% VTN và
TN đã từng hẹn hò với bạn khác phái chấp nhận QHTD trưíc hôn nhân
trong khi tỷ lệ này ở nhóm chưa từng hẹn hò là 34,9%. Cả nam và nữ thanh
thiếu niên đã hẹn hò với bạn khác giới đều dễ đồng tình với QHTD trưíc
hôn nhân hơn so với nhóm chưa có hành vi này. Như vậy, việc hẹn hò và
cảm giác muốn gần gũi về thể xác với bạn khác giới đều làm tăng tỷ lệ
chấp thuận QHTD trưíc hôn nhân của VTN và TN Hà Nội. 

Truyền thông đại chúng

Truyền thông đại chúng đã trở thành nguồn cung cấp thiết yếu các
thông tin về sức khỏe sinh sản/tình dục đối với thanh thiếu niên, đặc biệt
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là Internet. Qua Internet các bạn trẻ có thể tìm hiểu về cuộc sống hiện đại,
mang tính toàn cầu và những quan điểm khác nhau về tình dục khi họ bắt
đầu xây dựng nhân dạng của mình (Ngô Đức Anh, 2009). Theo kết quả
khảo sát, tỷ lệ VTN và TN có truy cập Internet đồng tình với QHTD trưíc
hôn nhân ở 1 trong 3 trưêng hợp chúng tôi nêu ra cao hơn so với những
ngưêi không truy cập Internet: 42,4% so với 37,8%.  Tuy nhiên, khi phân
tích ba biến, kết quả cho thấy việc truy cập Internet chỉ có ý nghĩa đối với
nhóm nữ nhưng mức chênh lệch không lớn.  

Sự phát triển của Internet giúp cho việc tiếp cận và phổ biến sách báo,
phim ảnh về tình dục, trong đó có nội dung khiêu dâm trở nên dễ dàng
hơn. Trong số 6204 VTN và TN ®ưîc khảo sát, có 30,4% đã từng xem,
nghe hoặc đọc tài liệu khiêu dâm. Những VTN và TN đã tiếp xúc với loại
tài liệu này thưêng ủng hộ QHTD trưíc hôn nhân ở mức độ khá cao so với
nhóm chưa tiếp xúc (60,8% so với 33,4%). Nhóm nam đã xem/®äc tài liệu
khiêu dâm có tỷ lệ chấp nhận QHTD trưíc hôn nhân là 66,8%, cao hơn so
với nhóm nam còn lại (47,1%). Tỷ lệ này ở nhóm nữ tư¬ng ứng là 36,4%
và 25,3%. 

Phân tích tư¬ng quan hai biến, ba biến nêu trên cho thấy các biến số độc
lập ảnh hưëng đến tỷ lệ đồng tình với QHTD trưíc hôn nhân của VTN và
TN Hà Nội bao gồm: giới tính, độ tuổi, việc đã có QHTD, mức độ gần gũi
với mẹ, mức độ trao đổi với cha/mẹ các vấn đề liên quan đến tình dục, nỗi
lo sợ cha mẹ tức giận, phần lớn bạn thân đã QHTD, cảm giác cần hòa nhập
với bạn bè, cảm giác bị hấp dẫn bởi ngưêi khác giới, việc đã từng hẹn hò với
ngưêi khác giới, việc truy cập Internet và tiếp xúc với tài liệu khiêu dâm.
Vậy trong số những yếu tố này, đâu là yếu tố thực sự ảnh hưëng đến thái độ
chấp nhận VTN và TN vÒ QHTD trưíc hôn nhân? Điều này sẽ ®ưîc phần
nào làm sáng tỏ qua phân tích mô hình hồi quy phi tuyến logistic (Bảng 2).

Kết quả phân tích bằng mô hình hồi quy phi tuyến logistic cho thấy yếu
tố đã từng QHTD là yếu tố quan trọng quyết định sự đồng tình với QHTD
trưíc hôn nhân của VTN và TN Hà Nội. Thanh thiếu niên đã từng QHTD
đồng tình với QHTD trưíc hôn nhân cao gấp 4 lần nhóm chưa có hành vi
này (hệ số Exp (B) ở nhóm có QHTD trưíc hôn nhân (nhóm so sánh) nhận
giá trị bằng 1 so với giá trị này ở nhóm không QHTD trưíc hôn nhân là
0,232). Đối với những VTN và TN đã từng vưît qua chuẩn mực “không
nên QHTD” trưíc hôn nhân, thì có lẽ họ nhìn nhận hiện tưîng này đơn
giản và dễ dàng hơn.

Yếu tố giới tính chi phối khá mạnh đến thái độ của VTN và TN với
QHTD trưíc hôn nhân. Nam thanh niên có khả năng chấp nhận QHTD
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Bảng 2. Mô hình hồi quy logistic về tác động của các yếu tố đến thái
độ chấp nhận QHTD trưíc hôn nhân của VTN và TN
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cao gấp hơn 2 lần nữ. Có lẽ sự cởi mở của xã hội đối với QHTD trưíc hôn
nhân ở nam giới đã góp phần vào hiện tưîng này.

Nỗi lo sợ về việc cha mẹ tức giận có quan hệ chặt chẽ với thái độ chấp
nhận QHTD trưíc hôn nhân của VTN và TN. Những ngưêi không sợ cha
mẹ giận đồng tình với QHTD trưíc hôn nhân cao gấp 1,67 lần so với nhóm
lo sợ điều này. Như vậy, sự nghiêm khắc của cha mẹ khiến cho VTN và
TN cân nhắc hơn trưíc quyết định có QHTD trưíc hôn nhân. 

Thái độ chấp nhận QHTD trưíc hôn nhân của VTN và TN Hà Nội chịu
ảnh hưëng khá mạnh từ việc họ đã từng bị hấp dẫn và muốn ®ưîc gần gũi
về mặt thể xác với bạn khác giới. VTN và TN từng có cảm giác này ủng
hé QHTD trưíc hôn nhân cao gấp đôi những ngưêi chưa trải qua cảm giác
này. Ngưîc lại, biến số hẹn hò với bạn khác giới không có ảnh hưëng đáng
kể đến mức độ chấp thuận QHTD trưíc hôn nhân.

Tỷ lệ VTN và TN có xem/nghe/đọc tài liệu khiêu dâm đồng ý QHTD
trưíc hôn nhân cao gần gấp 2 lần so với nhóm không có hành vi này. Điều
này một lần nữa cho thấy cần phải có các biện pháp quản lý nghiêm ngặt
hơn các loại hình tài liệu này.

Hai yếu tố về nhóm bạn đều có ảnh hưëng nhất định đến thái độ chấp
thuận QHTD trưíc hôn nhân của VTN và TN. Những thanh thiếu niên có
phần lớn bạn thân đã QHTD có khả năng chấp nhận hành vi này cao gần
gấp 2 lần nhóm còn lại. Đáng chú ý là kết quả phân tích đa biến cho thấy
nhóm VTN và TN không thấy cần QHTD trưíc hôn nhân để hòa nhập với
bạn bè lại có mức độ đồng tình cao hơn với QHTD trưíc hôn nhân. Tuy
nhiên, các bằng chứng từ nghiên cứu chưa cho phép lý giải sâu hơn về hiện
tưîng này.

Kết quả phân tích cho thấy các yếu tố độ tuổi, mức độ gần gũi với mẹ
và việc trao đổi với cha/mẹ các vấn đề liên quan đến tình dục không tác
động đáng kể đến sự chấp thuận QHTD trưíc hôn nhân. Internet ®ưîc
xem là yếu tố góp phần làm tăng sự cởi mở của thanh thiếu niên với QHTD
trưíc hôn nhân. Tuy nhiên, ảnh hưëng của Internet trong khảo sát này
không có nhiều tác động. Điều này có thể do nội dung khảo sát về việc
truy cập Internet ở đây còn khá chung.

Như vậy, các yếu tố giới tính, việc đã có QHTD, nỗi lo sợ cha mẹ tức
giận, yếu tố nhóm bạn thân, cảm giác bị hấp dẫn bởi ngưêi khác giới và
tiếp cận tài liệu khiêu dâm có tác động đến sự chấp thuận QHTD trưíc hôn
nhân của VTN và TN Hà Nội. Kết quả phân tích đa biến không cho thấy
bằng chứng về ảnh hưëng của độ tuổi, mức độ gần gũi với mẹ, việc trao
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đổi với cha/mẹ các vấn đề liên quan đến tình dục, việc hẹn hò với bạn khác
giới, truy cập Internet đến sự chấp thuận này.

4. Kết luận

Nhìn chung, thanh thiếu niên Hà Nội không ủng hộ QHTD trưíc hôn
nhân nhưng họ có cái nhìn cởi mở hơn so với các quan điểm truyền thống.
Việc chấp nhận QHTD trưíc hôn nhân ở VTN và TN chịu ảnh hưëng
mạnh từ yếu tố giới tính và việc đã có QHTD. Nỗi lo sợ cha mẹ tức giận
làm giảm mức độ đồng tình với QHTD trưíc hôn nhân của VTN và TN.
Ngưîc lại, các yếu tố tiếp cận với tài liệu khiêu dâm, phần lớn bạn thân đã
QHTD và cảm giác bị hấp dẫn bởi ngưêi khác giới làm tăng khả năng chấp
nhận hành vi này.

Không gian đô thị Hà Nội, nơi nhóm thanh thiếu niên ®ưîc khảo sát
sống, ®ưîc mô tả là “thÊm đẫm các biểu hiện ham thích nhục dục và tình
cảm” (Gammeltoft, 2006). Lứa tuổi thanh thiếu niên lại là thời kỳ có nhiều
biến động mạnh về tâm, sinh lý, tính dục và ham muốn giới tính thưêng
bắt đầu phát triển mạnh. Tuy nhiên, tỷ lệ thanh thiếu niên ủng hộ QHTD
trưíc hôn nhân không cao cho thấy chuẩn mực không QHTD trưíc hôn
nhân phần nào vẫn đang ®ưîc tôn trọng, nhất là ở các bạn gái. Số liệu
nghiên cứu cũng chỉ ra rằng giá trị kiểm soát của chuẩn mực này không
còn chặt chẽ như trưíc. Thái độ của VTN và TN đối với QHTD trưíc hôn
nhân có xu hưíng cởi mở hơn. Nói cách khác, chuẩn mực không QHTD
trong nhóm thanh thiếu niên Hà Nội không phải là một giá trị bất biến mà
đang có sự vận động và dần biến đổi. Điều này đặt ra một vấn đề rằng liệu
có một chuẩn mực mới nào sẽ thay thế hay chuẩn mực “không QHTD
trưíc hôn nhân” sẽ tiếp tục ®ưîc củng cố hay cả hai cùng song song tồn
tại.

Trong khi chuẩn mực không nên QHTD trưíc hôn nhân không còn ý
nghĩa như xưa, việc tăng cưêng giáo dục giới tÝnh/t×nh dục giúp thanh
thiếu niên có kiến thức đầy đủ để tự bảo vệ mình có vai trò quan trọng,
đặc biệt từ gia đình và nhà trưêng. Điều này đòi hỏi ngưêi lớn, trực tiếp
và trưíc hết là những ngưêi làm cha mẹ cần gì bỏ rào cản về tâm lý còng
như khắc phục những thiếu hụt về kiến thức khi trao đổi về QHTD trưíc
hôn nhân nói riêng, và các vấn đề về sức khỏe sinh sản/ tình dục nói chung
với thanh thiếu niên. Bản thân VTN và TN cũng cần chủ động tìm hiểu
những kiến thức về sức khỏe sinh sản/tình dục từ những nguồn thông tin
chính thống để có tri thức chính xác và đầy đủ. Chỉ khi ®ưîc trang bị kiến
thức đầy đủ và khoa học, họ mới có thể lưêng hết những hậu quả của
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